
 

Giới thiệu sách nhập về thư viện khXH 

 
 
Nguyễn thanh tuấn. Triết lý 
phát triển trên cơ sở chủ nghĩa 
Marx-Lenin phù hợp với Việt Nam 
ngày nay. H.: Chính trị quốc gia – Sự 
thật, 2011, 403 tr., Vb 49865. 

Nhận thức được quy luật phát triển 
xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xác 
định muốn đạt tới CNXH, phải trải qua 
nhiều giai đoạn, nhưng không thể “đốt 
cháy giai đoạn” mà phải “từ từ từng bậc” 
tiến dần lên CNXH. Trong quá trình vận 
dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Marx-Lenin về CNXH, Đảng ta đã phải 
thường xuyên xử lý vấn đề “tiến nhanh, 
tiến mạnh” và “tiến vững chắc” lên 
CNXH. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn 
về quá trình vận dụng, phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Marx-Lenin để hình 
thành triết lý phát triển ở Việt Nam, 3 
chương sách từng bước làm rõ điều này. 

Chương 1 làm rõ quan niệm, ý 
nghĩa và phương pháp hình thành triết 
lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Marx-
Lenin phù hợp với Việt Nam ngày nay; 
những giá trị và giới hạn lịch sử của chủ 
nghĩa Marx-Lenin về CNXH; và tham 
chiếu tình hình vận dụng, phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin về 
CNXH trên thế giới ngày nay – là những 
tiền đề cho triết lý phát triển trên cơ sở 
chủ nghĩa Marx-Lenin phù hợp với Việt 
Nam ngày nay. 

Chương 2 khái quát quá trình vận 
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Marx-Lenin nhằm hình thành triết lý 
phát triển ở Việt Nam; thực trạng vận 
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 

Marx-Lenin nhằm hình thành triết lý 
phát triển trong thời kỳ đổi mới ở Việt 
Nam – là những điều kiện cho triết lý 
phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Marx-
Lenin phù hợp với Việt Nam ngày nay. 

Chương 3 nêu lên phương châm 
hình thành, phương hướng triển khai 
triết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa 
Marx-Lenin phù hợp với Việt Nam ngày 
nay; và phát triển một cách khoa học và 
nâng thực tiễn lên tầm lý luận – là 
khung triết lý phát triển trên cơ sở chủ 
nghĩa Marx-Lenin phù hợp với Việt 
Nam ngày nay. 

Hà an 

Đặng vũ cảnh linh (chủ biên). 
Con người Việt Nam truyền thống: 
những giá trị đối với sự phát triển. 
H.: Lao động, 2010, 261 tr., Vb 49880. 

Thời gian gần đây, việc nghiên cứu 
về vai trò của các nhân tố truyền thống 
đối với sự phát triển ngày càng thu hút 
nhiều sự chú ý của các học giả, các nhà 
khoa học và các tổ chức nghiên cứu. 
Trong đó, vai trò của con người và văn 
hóa được kế thừa qua những biến động 
của lịch sử được đặt lên hàng đầu. Nội 
dung sách là một trong số nghiên cứu đó. 
Sách gồm 12 chương, chia thành 3 phần. 

Phần I (chương 1-2) trình bày cơ sở 
hình thành những đặc điểm của con 
người Việt Nam truyền thống thông qua 
việc khái quát những đặc điểm tự nhiên, 
lịch sử, văn hóa và một vài nét về cơ sở 
hình thành những đặc điểm truyền 
thống của con người Việt Nam. 
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Phần II (chương 3-9) phân tích 
những đặc trưng và giá trị của con 
người Việt Nam truyền thống qua phẩm 
chất; con người cá nhân qua góc nhìn 
của văn học truyền thống; con người 
trong mối quan hệ dòng họ, làng xã và 
cộng đồng; con người trong hệ thống 
hương ước làng xã; gia đình; chính sách 
quản lý xây dựng và phát triển con 
người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; 
và tìm hiểu tín ngưỡng phồn thực của 
người Mường. 

Phần III (chương 10-12) kế thừa và 
phát huy giá trị truyền thống của con 
người Việt Nam vì mục tiêu công nghiệp 
hóa – hiện đại hóa với những tiền đề 
kinh tế – xã hội; các giá trị truyền thống 
của con người Việt Nam trong điều kiện 
kinh tế thị trường hiện nay; kế thừa và 
phát huy vai trò của các giá trị truyền 
thống trong định hướng giải pháp vì 
công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Diệu linh 

Phạm bình minh (chủ biên). Đường 
lối chính sách đối ngoại Việt Nam 
trong giai đoạn mới. H.: Chính trị 
quốc gia, 2011, 254 tr., Vb 49814. 

Trước những biến đổi của tình hình 
trong nước và quốc tế, Đại hội XI của 
Đảng đã định ra đường lối, chính sách đối 
ngoại trong giai đoạn mới. Đó là sự kế 
thừa đường lối, chính sách đối ngoại của 
25 năm đổi mới, đồng thời có bước phát 
triển phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập 
sâu rộng vào khu vực và thế giới. 

Cuốn sách là tập hợp các bài viết, 
nhằm luận giải nội hàm của các chủ 
trương định hướng quan trọng của 
đường lối, chinh sách đối ngoại thời kỳ 
Đổi mới, đặc biệt là những văn kiện của 
Đại hội IX. Ngoài ra, các tác giả còn đưa 

ra những cách tiếp cận và phương pháp 
triển khai mới để đạt được các mục tiêu 
quốc gia về phát triển, an ninh và nâng 
cao vị thế đất nước; những chủ trương 
mới của công tác đối ngoại như xây 
dựng nền ngoại giao toàn diện, hội nhập 
quốc tế... trong bối cảnh hiện nay. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt 
động đối ngoại trên một số lĩnh vực, các 
tác giả cũng đề xuất một số phương 
hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần 
thực hiện thành công Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng. 

Hoài Phúc 

đinh trọng thịnh, Nguyễn 
minh phong. Đẩy mạnh xã hội hóa 
các hoạt động khoa học – công nghệ 
ở Việt Nam. H.: Tài chính, 2011, 363 tr., 
Vb 49977. 

Xã hội hóa các hoạt động kinh tế – 
xã hội, trong đó có các hoạt động khoa 
học – công nghệ là một chủ trương lớn 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong 
xu thế đổi mới và hội nhập kinh tế quốc 
tế. Thực tế trong hệ thống chính sách 
phát triển khoa học – công nghệ nhà 
nước ta cũng đã có một số văn bản pháp 
quy nhằm khuyến khích xã hội hóa và 
phát triển khoa học – công nghệ, mà 
tiêu biểu là Luật Khoa học – Công nghệ 
năm 2000, Nghị định 10, 115 và 43 về 
tự chủ tài chính trong khoa học và công 
nghệ,… Mặc dù đã có được một số kết 
quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng thực 
tế xã hội hóa các hoạt động khoa học – 
công nghệ ở các cấp, các ngành và các 
địa phương đang còn nhiều lúng túng, 
chưa thống nhất và bất cập, cũng như 
đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả trong 
nhận thức cũng như chỉ đạo và tổ chức 
triển khai khiến tốc độ và hiệu quả công 
tác này còn nhiều hạn chế. 
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Nội dung sách nhằm hệ thống hóa, 
làm rõ khái niệm, nội dung, biểu hiện 
và các nhân tố ảnh hưởng đến xã hội 
hóa các hoạt động khoa học và công 
nghệ; đánh giá đúng thực trạng cơ chế, 
chính sách, kết quả xã hội hóa một số 
hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học và công nghệ; đề xuất quan điểm và 
các giải pháp chủ yếu nhằm góp phần 
tăng cường các hoạt động nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học và công nghệ phù 
hợp với xu hướng đẩy mạnh đổi mới và 
hội nhập kinh tế quốc tế trong điều kiện 
Việt Nam hiện nay. Sách gồm 4 chương. 

Chương 1: Một số vấn đề chung về 
xã hội hóa các hoạt động khoa học – 
công nghệ. 

Chương 2: Thực trạng xã hội hóa các 
hoạt động khoa học – công nghệ ở Hà 
Nội từ năm 2000 đến nay. 

Chương 3: Kinh nghiệm quốc tế về 
xã hội hóa các hoạt động khoa học – 
công nghệ. 

Chương 4: Các giải pháp đẩy mạnh 
xã hội hóa các hoạt động khoa học – 
công nghệ. 

An an 

Nguyễn duy hinh, Lê Đức 
hạnh. Phật giáo trong văn hoá Việt 
Nam. H.: Văn hoá - Thông tin & Viện 
Văn hoá, 2011, 523 tr., Vb 49792. 

Phật giáo là một tôn giáo cực kỳ 
phức tạp, đa dạng, đa tố ngay từ ấn Độ. 
ở Việt Nam, Phật giáo được tiếp nhận 
như là một tôn giáo, khác với ở Trung 
Quốc Phật giáo được tiếp nhận như một 
hệ tư tưởng. Phật giáo đã ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến văn hoá Việt Nam trong 
suốt chiều dài lịch sử. Phật giáo để lại 
những ngôi chùa cổ kính, những pho 
tượng bề thế rải khắp xóm làng, làm 
tăng lòng từ bi và hướng thiện trong 

tâm hồn người Việt. Trong lịch sử, Phật 
giáo cũng luôn gắn liền với vận mệnh 
của dân tộc. 

Ngày nay, Phật giáo đã và đang có 
nhiều đóng góp quan trọng khác cho sự 
phát triển của văn hoá xã hội Việt Nam 
theo đường hướng "Đạo pháp – Dân tộc 
và Chủ nghĩa xã hội". Phật giáo tham 
gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã 
hội như y tế, giáo dục, từ thiện... nhằm 
góp phần làm cho đời sống văn hoá, xã 
hội của đất nước ngày càng phong phú 
và đa dạng. 

Đó là những nội dung chính được 
trình bày trong 4 chương sách: Chương 
1, Những vấn đề về lịch sử tư tưởng 
Phật giáo Việt Nam qua kinh sách. 
Chương 2, Bồ Tát Quán thế âm – một 
hình tượng thể hiện tư tưởng Phật giáo 
trong văn hoá Việt Nam. Chương 3, Một 
số vấn đề về Phật giáo trong văn hoá 
Việt Nam. Chương IV, Phật giáo và vấn 
đề hiện đại hoá Phật giáo. 

Trung hậu 

Trương thành trung (chủ biên). 
Sự thật vấn đề dân chủ và nhân 
quyền trong chiến lược “diễn biến 
hòa bình” ở Việt Nam. H.: Chính trị 
quốc gia, 2011, 235 tr., Vb 49817. 

Với mục đích xóa bỏ các nước XHCN 
trên thế giới và dập tắt phong trào đấu 
tranh cách mạng của nhân dân tiến bộ, 
thiết lập trật tự thế giới mới do chủ 
nghĩa đế quốc thống trị, “diễn biến hòa 
bình” với tư cách là chiến lược toàn cầu 
đã và đang được các thế lực thù địch sử 
dụng triệt để với nhiều chiêu bài khác 
nhau nhằm gây mâu thuẫn, mất đoàn 
kết, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước các 
nước XHCN, các nước độc lập, có chủ 
quyền không khuất phục sự thống trị 
của chủ nghĩa đế quốc, tạo ra khủng 
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hoảng chính trị, giành thắng lợi mà 
không cần chiến tranh, trong đó có Việt 
Nam. Góp phần làm rõ vấn đề này, ba 
phần nội dung sách từng bước luận giải 
vấn đề dân chủ và cuộc đấu tranh vì 
dân chủ trong lịch sử nhân loại; âm 
mưu, thủ đoạn sử dụng chiêu bài “dân 
chủ và nhân quyền” để thực hiện chiến 
lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam; 
nhân quyền và cuộc dấu tranh vì nhân 
quyền trong lịch sử nhân loại; tư tưởng 
Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng 
Cộng sản Việt Nam về chăm lo, bảo vệ, 
phát triển quyền con người; kiên định 
niềm tin vào thắng lợi của nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa và thực hiện quyền 
con người ở Việt Nam hiện nay,… 

Hà Chi 

Phạm quý long (chủ biên). Đông 
Bắc ¸ - Những vấn đề kinh tế nổi 
bật (2011-2020). H.: Từ điển bách khoa, 
2011, 267 tr., Vb 49819. 

Đông Bắc á hiện nay đang ngày 
càng chứng tỏ là một khu vực kinh tế 
năng động và có vai trò rất rõ rệt đối với 
sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Nội 
dung cuốn sách nhằm đánh giá lại và 
chỉ ra đâu là những vấn đề kinh tế 
mang tính nổi bật trong bức tranh phát 
triển kinh tế của khu vực Đông Bắc ¸ 
trong 10 năm qua cũng như chủ động 
nắm bắt và dự đoán khoa học, chính xác 
những xu hướng kinh tế có thể diễn ra ở 
khu vực này trong 10 năm tiếp theo 
(2011-2020). Sách gồm 3 phần. 

Phần 1 phân tích bối cảnh kinh tế 
khu vực Đông Bắc ¸ 10 năm đầu thế kỷ 
XXI, chỉ rõ vị trí kinh tế của Đông Bắc 
¸ trong nền kinh tế toàn cầu, tiến trình 
liên kết kinh tế quốc tế ở khu vực này 
và việc giải quyết bài toán khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2007-2009. 

Trên cơ sở những phân tích đó, phần 
2 dự báo một số vấn đề kinh tế nổi bật ở 
khu vực Đông Bắc á giai đoạn 2011-
2020 về tăng trưởng kinh tế, định dạng 
mô hình tăng trưởng và sự liên kết kinh 
tế nội vùng. 

Phần 3 đưa ra một số giải pháp định 
hướng giúp Việt Nam tăng cường hợp 
tác với các đối tác thuộc khu vực Đông 
Bắc á giai đoạn 2011-2020. 

Hoài Phúc 

Nguyễn thái yên hương (chủ 
biên). Quan hệ Mỹ–Trung : Hợp tác 
và cạnh tranh, luận giải dưới góc độ 
cân bằng quyền lực. H.: Chính trị 
quốc gia, 2011, 303 tr., Vb 49826. 

Quan hệ giữa hai nước lớn trên thế 
giới là Mỹ và Trung Quốc hiện nay đã 
bước sang một giai đoạn mới và có tác 
động không nhỏ tới tình hình chính trị 
thế giới thế kỷ XXI. Một mặt, quan hệ 
giữa Mỹ và Trung Quốc đã và đang có 
những bước phát triển cả về chiều rộng 
và chiều sâu, trên nhiều lĩnh vực, đặc 
biệt là về kinh tế. Mặt khác, những mâu 
thuẫn giữa hai quốc gia này cũng ngày 
càng lộ rõ, có lúc khá gay gắt. 

Sách tập trung đánh giá, phân tích 
quan hệ Mỹ-Trung trong hơn 30 năm 
qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ 
ngoại giao (1979) và bản chất của mối 
quan hệ này, nhìn từ góc độ cân bằng 
quyền lực. Đồng thời, các tác giả làm rõ 
các nhân tố tác động tới mối quan hệ 
Mỹ–Trung, trong đó có cả những nhân tố 
chủ quan và khách quan, trên cơ sở đó 
dự báo thế và lực của hai quốc gia cũng 
như chiều hướng và triển vọng của mối 
quan hệ này đến năm 2020 dưới góc độ 
cân bằng quyền lực. 

(xem tiếp trang 44) 


